
    

 

đổi mới cơ chế hoạt động 
của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam 

trong quá trình hội nhập quốc tế 

Phạm Chí Trung(*) 

rong thế kỷ qua, khoa học và công 
nghệ (KH&CN) của thế giới đã có 

những bước tiến kỳ diệu làm thay đổi 
một cách toàn diện và sâu sắc nền sản 
xuất toàn cầu nói chung và trong phạm 
vi từng quốc gia nói riêng. Trước đây, để 
phát triển kinh tế, người ta thường dựa 
chủ yếu vào khai thác sự phong phú của 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hoặc 
dựa vào nguồn nhân công lao động dồi 
dào và giá nhân công rẻ. Còn ngày nay, 
để phát triển kinh tế và hội nhập quốc 
tế, mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế chủ 
yếu phải dựa trên nền tảng KH&CN, 
dựa trên hàm lượng trí tuệ và phần giá 
trị kết tinh trong sản phẩm. KH&CN đã 
không còn cách biệt đối với quá trình 
sản xuất, kinh doanh nữa, mà đã trở 
thành động lực, thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp để sản xuất ra các sản 
phẩm. 

Tuy vậy, để có một nền tảng, tiềm 
lực KH&CN vững vàng, mỗi nước lại 
phải dựa vào kết quả hoạt động của các 
tổ chức nghiên cứu và phát triển 
(Research&Development - R&D), nơi 
sản sinh và phát triển các công nghệ để 
đưa vào thực tiễn sản xuất và đời sống. 
Từ đó cho thấy, muốn có được những 
công nghệ tiên tiến và hiện đại thì việc 
đổi mới cơ chế hoạt động các tổ chức 
R&D ở mỗi quốc gia có một tầm quan 

trọng đặc biệt. Việc đưa ra cơ chế để các 
tổ chức R&D hoạt động và quản lý như 
thế nào nhằm khai thác mọi thế mạnh 
và mọi tiềm năng của mình đáp ứng 
nhu cầu của nền kinh tế, xã hội là một 
việc làm khó khăn và phức tạp, và trong 
quá trình thực hiện tại mỗi quốc gia 
không phải nước nào cũng thành công 
như mong muốn. Bởi vậy, việc đổi mới 
cơ chế hoạt động cũng như việc tìm ra 
được những biện pháp và phương thức 
quản lý thích hợp cho các tổ chức R&D, 
nhằm tạo ra các kết quả nghiên cứu và 
chuyển giao được những công nghệ hiện 
đại là đòi hỏi cấp bách của nhiều quốc 
gia trong quá trình phát triển kinh tế, 
xã hội và hội nhập quốc tế, trong đó có 
Việt Nam.(∗) 

Nhận thức được tầm quan trọng của 
việc đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ 
chức R&D để tạo ra các công nghệ cũng 
như chuyển giao các công nghệ hiện đại 
từ nước ngoài, Đảng và Nhà nước Việt 
Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách 
lớn, chẳng hạn như trong Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển 

                                            

(∗) ThS., Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học 
và Công nghệ Hà Nội. 
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kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, phần 
về KH&CN, giáo dục-đào tạo đã nêu rõ: 
“Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của các tổ chức KH&CN công 
lập. Chuyển các tổ chức nghiên cứu ứng 
dụng và phát triển công nghệ sang hoạt 
động theo cơ chế doanh nghiệp dưới các 
hình thức phù hợp; khuyến khích phát 
triển các doanh nghiệp KH&CN thuộc 
mọi thành phần kinh tế” (1, tr.212).  

Và nội dung này còn được phản ánh 
trong nhiều chủ trương và nghị quyết 
khác của Đảng và Nhà nước như: “Sắp 
xếp lại hệ thống các tổ chức R&D của 
Nhà nước. Chuyển hoạt động của các tổ 
chức KH-CN theo cơ chế hành chính 
sang cơ chế tự chủ và tự chịu trách 
nhiệm, dưới hình thức các doanh nghiệp 
KH-CN. Nâng cao quyền chủ động về 
tài chính, lao động của các tổ chức này 
và đề cao trách nhiệm của họ đối với kết 
quả hoạt động khoa học của mình. 
Khuyến khích sự năng động, cạnh tranh 
lành mạnh giữa các tổ chức nghiên cứu 
KH-CN thuộc mọi thành phần kinh tế. 
Có cơ chế thúc đẩy các tổ chức KH-CN 
từng bước hội nhập với quốc tế và khu 
vực; áp dụng cơ chế đánh giá thường 
xuyên các tổ chức KH-CN” (2). Nhưng 
cho đến nay, các kết quả mang lại vẫn 
chưa được như mong muốn.  

Tuy vậy, bên cạnh sự hoạt động của 
đa số các tổ chức R&D chưa hiệu quả và 
chưa sát với thực tế và yêu cầu của nền 
kinh tế-xã hội, của kinh tế thị trường và 
quá trình hội nhập quốc tế, thì cũng đã 
có những tổ chức R&D thành công sau 
khi có sự đổi mới về cơ chế hoạt động 
KH&CN của mình. Các tổ chức này đã 
thu được những kết quả khả quan trong 
các hoạt động KH&CN, đa dạng hoá 
hoạt động KH&CN và sản phẩm; hoàn 
thiện mô hình chuyển giao kết quả 
KH&CN từ nghiên cứu vào sản xuất, 

trực tiếp tổ chức sản xuất tại các công ty 
thành viên thông qua hình thức chuyển 
giao công nghệ, tăng cường đầu tư, 
chuyển giao các sản phẩm vào sản xuất 
công nghiệp, hình thành các cơ chế thị 
trường để sản xuất các sản phẩm công 
nghệ cao; mô hình tổ chức R&D tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động 
KH&CN, thực hiện mô hình khép kín từ 
nghiên cứu, phát triển đến thị trường, 
gắn kết giữa nghiên cứu và thực tế sản 
xuất, thực hiện phương châm nghiên 
cứu những gì xã hội cần, nghiên cứu để 
đáp ứng những đòi hỏi từ nền sản xuất 
và thị trường, đem lại nhiều lợi ích cho 
xã hội, cho người tiêu dùng. 

Trong lĩnh vực khoa học xã hội và 
nhân văn (KHXH&NV), những năm 
qua cũng đã có nhiều tổ chức R&D trong 
lĩnh vực này tự vươn lên, bứt phá hoạt 
động của mình ra ngoài cơ chế bao cấp 
để có được những thành công ban đầu, 
đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh 
tế, xã hội và sự hội nhập quốc tế của 
Việt Nam. Các tổ chức này đã bám sát 
vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội 
của đất nước ở mọi lúc, mọi nơi - từ 
nghiên cứu đổi mới tư duy, tham gia vào 
quá trình hoạch định đường lối, chiến 
lược, chính sách phát triển cho đến việc 
triển khai thực hiện chúng; từ đúc kết 
thực tiễn, mở rộng quan hệ giao lưu 
quốc tế, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của 
nhân loại để phát triển các hệ thống lý 
luận cho đến việc nâng cao trình độ của 
xã hội về các tri thức KHXH&NV, bảo 
tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc... 

Bên cạnh sự đặt hàng của Nhà nước 
cũng như các cấp quản lý về nghiên cứu 
cơ bản và triển khai các mô hình cho 
hầu như tất cả các lĩnh vực KHXH&NV 
với đòi hỏi chất lượng ngày càng cao: từ 
trong nước đến quốc tế; từ kinh tế, luật, 
đến văn hoá, tôn giáo; từ triết học đến 
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vấn đề dân tộc, giới và phát triển con 
người... các tổ chức này còn mở rộng khả 
năng cũng như tầm hoạt động của mình 
để đáp ứng yêu cầu ngày càng phong 
phú và đa dạng của các thành phần 
kinh tế khác. Thông qua sự gắn kết đó, 
các tổ chức R&D trong lĩnh vực 
KHXH&NV vừa tích luỹ để phát triển 
lên một trình độ mới, vừa đóng góp tích 
cực và ngày càng hiệu quả hơn vào việc 
giải quyết các nhiệm vụ mà công cuộc 
phát triển kinh tế, xã hội cũng như quá 
trình hội nhập quốc tế của đất nước đặt 
ra. 

Ngoài thực hiện các chức năng 
nghiên cứu, tham mưu, các tổ chức này 
còn tiến hành đa dạng hoá các hoạt 
động của mình, tăng cường hợp tác và 
tư vấn với nhiều tổ chức trong nước và 
quốc tế cũng như với các thành phần 
kinh tế khác nhau, liên kết đào tạo, tư 
vấn cho doanh nghiệp, điều tra khảo sát 
thị trường, cung cấp thông tin..., dần 
chuyển hoạt động của mình theo cơ chế 
hành chính sang cơ chế tự chủ và tự 
chịu trách nhiệm, dưới hình thức các 
doanh nghiệp khoa học-công nghệ. 

Từ những thành công ban đầu của 
các tổ chức R&D trên, các cơ quan quản 
lý cần tiến hành tổng kết, đánh giá kết 
quả, những thành tựu cũng như những 
tồn tại trong hoạt động KH&CN của các 
mô hình này, rút ra bài học thực tiễn, 
qua đó nhân rộng cho các tổ chức R&D 
khác. 

Để khắc phục được những tồn tại đó 
và từ mô hình thành công ban đầu này 
thì một vấn đề lớn đặt ra cấp bách và 
khẩn thiết cho chúng ta là làm sao tạo 
lập được một cơ chế thích hợp để đổi mới 
hoạt động của các tổ chức R&D trong 
quá trình chúng ta đang tiến hành công 
nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế, xin được đưa ra một số ý 

kiến liên quan đến việc xây dựng cơ chế 
cho hoạt động của các tổ chức R&D 
trong thời gian tới: 

- Thứ 1, tạo ra cơ chế để thu hút, có 
chính sách đãi ngộ và tuyển dụng được 
một đội ngũ nhân lực KH&CN làm việc 
tại các tổ chức R&D vừa giỏi về chuyên 
môn lại có tính chuyên nghiệp cao, nắm 
bắt nhanh nhạy những thành tựu 
KH&CN tiên tiến trong khu vực trên 
thế giới để áp dụng một cách sáng tạo 
vào những điều kiện và hoàn cảnh cụ 
thể của Việt Nam cho việc tạo ra những 
thiết bị và công nghệ hiện đại cũng như 
những công nghệ và mô hình quản lý 
tiên tiến. 

- Thứ 2, hoàn thiện cơ chế tài chính 
để hỗ trợ cho các tổ chức R&D, như việc 
cho vay vốn lưu động với lãi suất ưu đãi, 
thành lập các quĩ đầu tư mạo hiểm, quĩ 
phát triển công nghệ, các công ty cho 
thuê tài chính, tiến hành thí điểm việc 
cổ phần hoá các tổ chức R&D…  

- Thứ 3, tạo lập thị trường công 
nghệ, có chính sách kích cầu về công 
nghệ. Trong giai đoạn khởi đầu này, 
Nhà nước cần phải là một khách hàng 
lớn, một “bà đỡ” của các tổ chức R&D 
bằng cách đặt hàng và mua lại các kết 
quả nghiên cứu mà các tổ chức này đã 
tạo ra. 

- Thứ 4, có chính sách tăng cường và 
mở rộng mối quan hệ, hợp tác, trao đổi 
với các tổ chức KH&CN trong khu vực 
cũng như ở mọi quốc gia, vùng lãnh thổ 
trên thế giới trong các hoạt động 
KH&CN trên cơ sở đôi bên cùng có lợi 
và vì sự tiến bộ chung của nền KH&CN 
nhân loại. 

- Thứ 5, từng bước xây dựng và thực 
hiện hệ thống đổi mới quốc gia ở Việt 
Nam. Đây là một nội dung hết sức quan 
trọng bởi các tổ chức R&D muốn hoạt 
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động có hiệu quả thì cần phải có những 
chính sách và những biện pháp mang 
tính tổng thể và có sự phối kết hợp của 
nhiều phía, như các cơ quan quản lý, 
bản thân các tổ chức R&D, các doanh 
nghiệp, các tổ chức tài chính, giáo dục 
và đào tạo… Với việc xây dựng và thực 
hiện hệ thống đổi mới quốc gia này mà 
nhiều quốc gia trong khu vực và trên 
thế giới (Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Thailand…) đã thành công trong việc 
phát triển năng lực của các tổ chức R&D 
nói riêng cũng như năng lực KH&CN 
của từng nước nói chung. 

Hiện tại, ở Việt Nam chúng ta có 
hàng trăm viện nghiên cứu, trung tâm 
nghiên cứu của trung ương, bộ, ngành 
và các địa phương. Trong tiến trình hội 
nhập quốc tế sẽ có thêm những tổ chức 
R&D thuộc các thành phần kinh tế khác 
nhau, như tư nhân, liên doanh, đầu tư 
nước ngoài… Một khi chúng ta có được 
cơ chế thích hợp thì sẽ kích thích và tạo 
điều kiện cho các tổ chức R&D trên đây 
hoạt động một cách mạnh mẽ và có hiệu 
quả, mang lại cho đất nước những thiết 
bị và công nghệ mới và qua đó, không 
ngừng nâng cao trình độ và năng lực 
KH&CN quốc gia. Có như vậy Việt Nam 
mới có thể chủ động trong phát triển 
kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, đạt 
những mục tiêu mà Đảng và Chính phủ 

ta đã đặt ra, đó là dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 
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